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Quy định 
Các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết

các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số  32   /QĐ-VP ngày  30//3 /2006

 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

–––––––––––––

Chương I

Những quy định chung
Điều 1. 
1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND tỉnh chỉ tiếp nhận giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực sau đây (đối với các dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI):

- Chấp thuận khảo sát địa điểm đầu tư; 

- Chấp thuận dự án đầu tư (chứng nhận đầu tư); 

- Cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Những hồ sơ không thuộc 03 lĩnh vực trên, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận giải quyết qua đường Công văn đến theo quy trình hiện hành; không thuộc trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thuộc Văn phòng UBND tỉnh chỉ tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc được qui định giải quyết theo cơ chế “một cửa” nêu tại Điều 1 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
Chương II

Quy định thủ tục, hồ sơ trong các lĩnh vực cụ thể
Điều 3. Chấp thuận khảo sát địa điểm đầu tư
1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký đầu tư (theo mẫu in sẵn).

- Xác nhận tư cách pháp nhân gồm bản sao có công chứng các giấy tờ: Quyết định thành lập hoặc Đăng ký kinh doanh; Năng lực tài chính (Báo cáo tài chính 02 năm liền kề của doanh nghiệp đã kiểm toán; Hoặc xác nhận số thuế  doanh nghiệp đã nộp vào Chi Cục thuế địa phương hoặc Xác nhận tiền gửi của chủ đầu tư tại ngân hàng TM).

- Sơ đồ vị trí địa điểm khu vực có khu đất mà chủ đầu tư dự định đầu tư (bao gồm đường giao thông nào,  nằm cách các trung tâm kinh tế-chính trị của huyện, thị xã, cách các điểm dân cư, cơ quan, trường đào tạo hoặc công trình thuỷ lợi, điện, nhà máy mà nhiều người biết; ước khoảng cách  bao nhiêu mét).
2. Tổ chức, cá nhân nộp 06 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ gốc (dấu đỏ), cho vào túi nilon cỡ 320 x 230 để tiện việc bảo quan, lưu trữ.
3.Thời gian giải quyết: 
- Không quá 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định) đối với nhà đầu tư không có nhu cầu thuê đất;

- Không quá 15 ngày làm việc đối với chấp thuận (từ chối) cho khảo sát địa điểm, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 4. Chấp thuận dự án đầu tư
1. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị được chấp thuận dự án đầu tư (theo mẫu in sẵn).

- Bản cam kết: Tiến độ thực hiện dự án; Sử dụng lao động là người địa phương; Đảm bảo tài chính thực hiện dự án.

- Bản Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Dự án đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác)
2. Tổ chức, cá nhân nộp 06 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ gốc (dấu đỏ), cho vào túi nilon cỡ 320 x 230 để tiện việc bảo quản, lưu trữ.
3.Thời gian giải quyết: 

- Không quá 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định) đối với nhà đầu tư không có nhu cầu thuê đất;

- Không quá 15 ngày làm việc đối với chấp thuận (từ chối) đầu tư, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 5. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Theo quy định của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1. Đối với các dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư (GPĐT)
- Hồ sơ gồm có (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư):
+ Đơn đăng ký cấp Giấy phép đầu tư;
+ Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp liên doanh hoặc Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên.
-  Hồ sơ được lập thành 03 bé trong đó có 01 bộ gốc (dấu đỏ), cho vào túi nilon cỡ 320 x 230 để tiện việc bảo quản, lưu trữ.
- Thời gian giải quyết:  Không quá 15 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
2. Đối với các dự án thuộc diện thẩm định cấp GPĐT

- Hồ sơ gồm có (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư):
+ Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

+ Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp liên doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên liên doanh, các bên hợp doanh, nhà đầu tư nước ngoài;

+ Các tài liệu liên quan đến chuyên giao công nghệ (nếu có).

- Hồ sơ được lập thành 12 bộ đối với dự án nhóm A và 08 bộ đối với dự án nhóm B, trong đó có 01 bộ gốc.

- Thời gian giải quyết:  

+ Không quá 25 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định) đối với GPĐT do UBND tỉnh cấp;
+ Không quá 15 ngày làm việc có văn bản trả lời đối với GPĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
3. Đối với các dự án điều chỉnh GPĐT

- Hồ sơ gồm có:
+ Đơn xin điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Doanh nghiệp liên doanh hoặc Thỏa thuận của các Bên hợp doanh hoặc đề nghị của Nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung xin sửa đổi, bổ sung GPĐT.

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án.
- Hồ sơ được lập thành 03 bé, trong đó có 01 bộ gốc (dấu đỏ), cho vào túi nilon cỡ 320 x 230 để tiện việc bảo quản, lưu trữ.
- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định) đối với GPĐT do UBND tỉnh cấp, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Điều 6. Cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư:

1. Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư  hoặc đăng ký bổ sung ưu đãi cho dự án đã được cấp ưu đãi đầu tư (theo mẫu in sẵn);

- Đối với các dự án đang thực hiện những nay mới đăng ký ưu đãi đầu tư thì phải có thêm Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư; 
- Đối với các dự án đăng ký bổ sung ưu đãi, phải có thêm Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư, mức và thời hạn ưu đãi đã hưởng;  
- Nếu nhà đầu tư có yêu cầu miễn thuế nhập khẩu các thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì tự kê khai trong Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư hoặc lập thành danh mục kèm theo đơn và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của danh mục này;
- Dự án đầu tư; hoặc phương án đầu tư; hoặc phương án kinh doanh (dưới đây gọi chung là dự án đầu tư): Dự án đầu tư phải nêu rõ: chủ đầu tư; ngành, nghề đầu tư; địa điểm thực hiện; phương án kỹ thuật, công nghệ, nhu cầu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải; phương án huy động vốn; số lao động sử dụng;
- Đối với dự án mà pháp luật quy định phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì gửi kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ).
2. Hồ sơ được lập thành 05 bé trong đó có 01 bộ gốc (dấu đỏ), cho vào túi nilon cỡ 320 x 230 để tiện việc bảo quản, lưu trữ.

3. Thời gian giải quyết:  

+ Không quá 15 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chương III

Tổ chức thực hiện
Điều 6. Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ trì, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung thì báo cáo bằng văn bản để Chánh Văn phòng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 7. Khi có văn bản của cơ quan hành chính cấp trên quy định, hướng dẫn về thủ tục hành chính khác với các thủ tục hành chính tại Quy định này, Văn phòng UBND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

	
	Chánh Văn phòng   
Nguyễn Sỹ Nhận
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